
Trường  THPT Lục Nam          Đề kiểm tra lớp 10-Đề số 3 - 1 tiêt

Họ và tên: ..................................................Lớp:....................
Câu 1: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Al, Cu  và Fe2O3 với số mol bằng nhau tác dụng hết với 8,96 lít khí Cl2 (ở đktc). Khối lượng hỗn hợp X là:

A. 30,7 gam.

   B. 14,7 gam.

        C. 27,3 gam.

     D. 32 gam.

Câu 2: Chọn phương án đúng. Đổ dung dịch AgNO3 lần lượt vào 4 dung dịch: NaF, NaCl, NaBr và NaI thì thấy

A. Cả 4 dung dịch đều tạo ra kết tủa.

B. Có 3 dung dịch tạo ra kết tủa và 1 dung dịch không tạo kết tủa.

C. Có 2 dung dịch tạo ra kết tủa và 2 dung dịch không tạo kết tủa.

D. Có 1 dung dịch tạo ra kết tủa và 3 dung dịch không tạo kết tủa.
Câu 3: Cho hai lá sắt có khối lượng bằng nhau là 22,4 gam, một cho tác dụng hết với clo, một cho tác dụng hết với dung dịch HCl. Nhận định nào sau đây là đúng:

A. Trong cả hai phản ứng sắt là chất khử, clo là chất oxi hoá.

B. Khối lượng muối clorua trong hai trường hợp khác nhau 79,2 gam.

C. Khối lượng muối clorua trong hai trường hợp khác nhau 14,2 gam.

D. Khối lượng muối clorua trong hai trường hợp bằng nhau.
Câu 4: Cho 20,0 gam hỗn hợp Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư, ta thấy có 11,2 lít khí H2 (ở đktc) thoát ra. Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là bao nhiêu gam?

A. 50,0 gam.
      B. 55,5 gam.
           C. 60,0 gam.
             D. 60,5 gam.

Câu 5: Tính khử của các ion halogenua tăng dần từ trái sang phải

A. F(, Br(, Cl(, I(.
B. Cl(, F(, Br(, I(.
C. I(, Br(, Cl(, F(.
D. F(, Cl(, Br(, I(.

Câu 6:  Chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hoá trị. Liên kết cộng hoá trị là liên kết

A. giữa các phi kim với nhau.

B. trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.

C. được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau.

D. được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp hay nhiều electron chung.
Câu 7: Trong phản ứng hoá học sau:

        SO2 +   Br2  +  H2O   ((   H2SO4  +   2HBr  ;   SO2 đóng vai trò  

A. chất khử.




B. chất oxi hoá.



C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. 
D. không là chất oxi hoá, không là chất khử. 

Câu 8: Một nguyên tử lưu huỳnh (S) chuyển thành ion sunfua (S2() bằng cách

A. nhận thêm một electron.

B. nhường đi một electron.

C. nhận thêm hai electron.

D. nhường đi hai electron.

Câu 9: Phản ứng  Fe+3  + 1e  (( Fe+2 biểu thị quá trình nào sau đây?

A. Quá trình oxi hoá. 


B. Quá trình khử. 

C. Quá trình hoà tan.


D. Quá trình phân huỷ.

Câu 10: Cho 10 (g) dung dịch HCl tác dụng với dung dịch AgNO3  thu được 14,35 (g) kết tủa. Nồng độ phần trăm (C%) dung dịch HCl phản ứng là (cho Cl = 35,5 ; Ag = 108):

A. 35,0%               
B. 50,0%               
C. 15,0%                 
D. 36,5%
Câu 11: Sục hết một lượng khí Clo vào dung dịch NaBr và NaI, ta thu được 1,17 g NaCl. Số mol hỗn hợp NaBr và NaI đã phản ứng là:

A. 0,02 mol.          

B. 0,15 mol.          

C. 0,04 mol.          
D. 0,10 mol.

Câu 12: Cho khí hiđro và khí clo vào một bình thuỷ tinh thạch anh đậy kín và chiếu sáng bằng ánh sáng khuếch tán. Hiđro và clo phản ứng theo phương trình sau:

                              H2 + Cl2  ((( 2HCl

Nếu 3 lít khí hiđrro được cho phản ứng với 4 lít khí clo thì lượng tối đa hiđro clorua thu được là bao nhiêu lít đo ở cùng điều kiện?

A. 8 lít.                B. 6 lít.               C. 7 lít.                 D. 14 lít.
Câu 13: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HCl đóng vai trò là chất oxi hoá?

A. 4HCl  +  MnO2 (( MnCl2 + Cl2( + 2H2O

B. 4HCl  +  2Cu +  O2 (( 2CuCl2  + 2H2O 

C. 16HCl  + 2KMnO4 (( 2MnCl2 + 5Cl2( + 2KCl + 8H2O 

D. 2HCl  +  Fe (( FeCl2 + H2(              .
Câu 14: Cho hỗn hợp các khí N2, Cl2, SO2, CO2, H2 qua dung dịch NaOH dư, người ta thu được hỗn hợp khí có thành phần là:

A. N2, H2.
                 B. Cl2, H2.
              C. N2, Cl2, CO2, H2.                D. Cl2, N2, H2.
Câu 15: Sục khí Cl2 vào dung dịch chứa (NaI và NaBr) vừa đủ, chất được thoát ra là:

A. Cl2, Br2.              B. I2.                    C. Br2.                      D. I2, Br2.
Câu 16: Cho hỗn hợp 2 muối ACO3 và BCO3 tan trong dung dịch HCl vừa đủ tạo ra 0,4 mol khí.

Số mol hỗn hợp 2 muối phản ứng là:

A. 0,80.
                       B. 0,20.
                   C. 0,25
                      D. 0,40     

Câu 17:    Tinh bột là một chất có trong nhiều loại thực phẩm. Khi cho nước iot vào hồ tinh bột thì xuất hiện màu xanh thẫm. Nước iot là chất duy nhất có thể tạo màu xanh thẫm với tinh bột.

    Khi hồ tinh bột được thêm vào một dung dịch thứ hai thì xuất hiện màu xanh thẫm. Điều này cho biết gì về dung dịch thứ hai?

        A. Dung dịch thứ hai có chứa tinh bột.        
B. Dung dịch thứ hai do trộn nước với thực phẩm.
        C. Dung dịch thứ hai có chứa iot.        

D. Chẳng có điều gì.
Câu 18:  Nồng độ mol/l của dung dịch hình thành khi người ta trộn lẫn 200ml dung dịch HCl 2M và 300ml dung dịch HCl 4M là:

A. 3,2 M.

   B. 2,8 M.                  
C. 3,5 M.                 

D. 2,5 M.  

Câu 19: Chất KBrO có tên là gì?

A. Kali bromua.
       B. Kali bromit.
               C. Kali hipobromit                 D. Kali bromat.
Câu 20: Đổ dung dịch chứa 2 gam HBr vào dung dịch chứa 2 gam NaOH. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch thu được thì giấy quì tím chuyển sang màu nào?

A. Màu đỏ.



B. Màu xanh.

C. Không đổi màu. 


D. Không xác định được.
Câu 21: Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh?

A. HCl


B. H2SO4.


C. HNO3. 


D. HF. 

Câu 22: Phát biểu nào sau đây về nguyên tử 
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Y

là đúng?

1. Y có 3 lớp vỏ có chứa electron.

2. Y thuộc nhóm 8.

3. Y có 20 nơtron trong nhân.

A. chỉ câu 1.

B. chỉ câu 3. 

C. chỉ câu 1 và 3.  

D. câu 1, 2 và 3.
Câu 23: Cho phản ứng:  2K  + Cl2  ((  2KCl . Trong phản ứng này, nguyên tử kali

A. bị oxi hoá.



B. bị khử.

C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. 

D. không bị oxi hoá, không bị khử.
Câu 24: Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá- khử là

A. tạo ra chất kết tủa.



B. tạo ra chất khí.

C. có sự thay đổi màu sắc các chất.

D. có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố.
Câu 25: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại?

A. Fe.


B. Mg.



C. Cu.



D. Ag.

Câu 26: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F,Cl, Br, I)
A. Nguyên tử chỉ có khả năng thu thêm 1 electron.

B. Tạo ra hợp chất có liên kết cộng hoá trị có cực với hiđro.

C. Có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất.

D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.

Câu 27: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2):

A. ở điều kiện thường là chất khí.

B. Có tính oxi hoá mạnh.

C. Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.
D. Tác dụng mạnh với nước.

Câu 28: Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá hợp chất nào?

A. NaCl. 

B. MnO2. 

C. HCl.  

 D. KMnO4.  

Câu 29: Trong tự nhiên Cl có hai đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của Cl là 35,5. Hàm lượng 35Cl có trong AgCl là  (cho Ag = 108)
A. 6,45%.
B. 18,29%.
C. 35,5%.
D. 24,4%.

Câu 30: Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt ba dung dịch: H2SO4 loãng, Ba(OH)2, HCl chứa trong các lọ mất nhãn riêng biệt 

A. quì tím.

B. Cu.


C. SO2. 

D. dung dịch BaCl2.

----------------------Hết---------------------
MÃ ĐỀ 172- SBD:
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